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thông tư liên tịch 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP- 

BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, 

 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện  

 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005  

 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp 

  tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa     

được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước  
–––––––––––––––  

 
 

 Căn cứ Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg) về 
việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 
2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính 
sách của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg),  
Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 
sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-
BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) như sau: 
 

 I. bổ sung Đối tượng và thời gian tính hưởng chế độ  

 1. Bổ sung đối tượng được hưởng chế độ 

a) Bổ sung đối tượng hưởng chế độ một lần theo hướng dẫn tại điểm 1.1, 
khoản 1, Mục II, Phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, gồm:  

- Hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an tham gia chiến đấu và hoạt động 
tại chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975, 
nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc; 

- Cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975. 

b) Bổ sung đối tượng hưởng chế độ một lần theo hướng dẫn tại điểm 1.1, 
khoản 1, Mục III, Phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, gồm: 
Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 đã về gia đình, hiện không 
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thuộc diện người đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng 
chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng. 

2. Bổ sung thời gian hưởng chế độ theo hướng dẫn tại điểm 2.1, khoản 2, Mục 
III Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC đối với dân quân tập trung 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc 07 xã giáp ranh bên bờ Bắc 
sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 (gồm các xã: Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, 
Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh ¤, Vĩnh Hà) và 05 xã nằm trong khu phi quân sự (gồm 
các xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thuỷ) của huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị, được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần trong khoảng thời gian 
từ tháng 7/1954 cho đến khi giải thể về gia đình. 

 
 II. Cách tính hưởng chế độ 

Cách tính hưởng chế độ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, nay bổ sung một số điểm sau: 

1. Đối với đối tượng nêu tại khoản 1, 2 Mục I, nếu có thời gian đã được tính 
hưởng các chế độ một lần theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 
15/4/1999 của Chính phủ hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ thì lấy tổng thời gian được hưởng chế độ trừ đi thời gian đã hưởng chế 
độ một lần trước đó (kể cả thời gian đã được làm tròn). Thời gian còn lại được 
tính theo mức hưởng quy định. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, nhập ngũ tháng 4/1967 là hạ sỹ quan, chiến 
sỹ, đến tháng 9/1972 được bổ nhiệm B bậc phó; từ khi nhập ngũ đến 30/4/1975, 
ông chiến đấu ở chiến trường miền Nam, không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 
dưỡng ở miền Bắc. Ông Nguyễn Văn A đã được tính hưởng chế độ một lần cho 
thời gian ông là người hưởng lương từ tháng 9/1972 đến 30/4/1975 là 2 năm 8 
tháng (theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg). 

Cách tính bổ sung hưởng chế độ một lần của ông Nguyễn Văn A theo quy 
định tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg như sau:  

- Tổng thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường miền Nam 
từ tháng 4/1967 đến 30/4/1975 là 8 năm 1 tháng. 

- Thời gian đã được tính hưởng chế độ một lần của người hưởng lương từ 
tháng 9/1972 đến tháng 4/1975 là 2 năm 8 tháng (đã được tính là 3 năm). 

- Thời gian tính hưởng chế độ một lần còn lại là 5 năm 1 tháng (8 năm 1 
tháng trừ đi 3 năm).  

- Số tiền được hưởng là: 5 năm 1 tháng được tính là 5,5 năm x 500.000 
đồng = 2.750.000 đồng (Hai triệu, bảy trăm, năm mươi nghìn đồng). 

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B, tham gia du kích thôn từ tháng 2/1957 đến 
5/1962, từ tháng 6/1962 đến 10/1967 chuyển sang du kích xã tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ở chiến trường miền Nam. Ông đã được tính hưởng chế độ của 
thời gian tham gia du kích xã từ tháng 6/1962 đến 10/1967 là 5 năm 5 tháng (theo 
quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg). 

Cách tính bổ sung hưởng chế độ trợ cấp một lần của ông Nguyễn Văn B 
theo quy định tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg như sau:  
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- Tổng thời gian tham gia du kích từ tháng 2/1957 đến 10/1967 là 10 năm 9 tháng. 

- Thời gian tham gia du kích xã đã được tính hưởng chế độ là 5 năm 5 
tháng (đã được tính là 5,5 năm = 5 năm 6 tháng). 

- Thời gian được tính hưởng chế độ một lần còn lại là 5 năm 3 tháng (10 
năm 9 tháng trừ đi 5 năm 6 tháng). 

- Số tiền được hưởng là: 5 năm 3 tháng được tính là 5, 5 năm x 400.000 
đồng = 2.200.000 đồng (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng).  

Ví dụ 3: Ông Trần Văn C, tham gia dân quân tập trung thuộc xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị từ tháng 6/1958 đến tháng 2/1971 về gia đình. Ông đã được tính 
hưởng chế độ trợ cấp một lần của thời gian tham gia dân quân tập trung từ tháng 8/1964 
đến 2/1971 là 6 năm 7 tháng (theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg). 

Cách tính bổ sung hưởng chế độ trợ cấp một lần của Ông Trần Văn C theo 
quy định tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg như sau:  

- Tổng thời gian tham gia dân quân tập trung chống Mỹ cứu nước từ tháng 
6/1958 đến tháng 2/1971 là 12 năm 9 tháng. 

- Thời gian đã được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần từ tháng 8/1964 đến 
2/1971 (theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg) là 6 năm 7 tháng (đã 
được tính là 7 năm). 

- Thời gian được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần còn lại là 5 năm 9 tháng 
(12 năm 9 tháng trừ đi 7 năm). 

- Số tiền được hưởng là: 5 năm 9 tháng được tính là 6 năm x 400.000 đồng 
= 2.400.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm nghìn đồng). 

2. Trường hợp đối tượng có quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ ở 
chiến trường B, C, K vừa là dân quân, du kích; vừa là hạ sỹ quan, chiến sỹ, sĩ 
quan hoặc người hưởng lương; vừa là cán bộ xã (phường) hoặc thuộc hai loại đối 
tượng này trở lên, thì tính hưởng chế độ cho từng giai đoạn công tác theo mức 
hưởng tương ứng theo hướng dẫn tại Mục II, III, Phần I Thông tư số 191/TTLT-
BQP-BLĐTBXH-BTC. Cách tính cụ thể như sau: 

- Phân thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ thành 2 nhóm: Nhóm thời 
gian tham gia dân quân, du kích và nhóm thời gian tham gia kháng chiến còn lại 
thuộc đối tượng hưởng chế độ B, C, K. 

 - Lấy tổng thời gian từng nhóm trừ đi thời gian đã tính hưởng chế độ trước 
đó theo loại đối tượng tương ứng theo cách tính tại khoản 1 nêu trên. 

- Sau đó tính hưởng chế độ của thời gian còn lại theo từng nhóm và cộng 
dồn số tiền được hưởng. 

3. Trường hợp, những người thuộc đối tượng hưởng chế độ B, C, K đã hy 
sinh, thời gian tính hưởng chế độ tương ứng với thời gian tham gia kháng chiến 
chống Mỹ. 

 

III. hồ sơ thủ tục, trình tự xét duyệt hưởng chế độ  

Bổ sung một số điểm về hồ sơ, thủ tục, trình tự xét duyệt như sau: 
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1. Đối với đối tượng chỉ có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
là hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an và cán bộ xã (phường) theo hướng dẫn tại 
khoản 1, 2 Mục I Thông tư này thì hồ sơ, thủ tục, quy trình xét duyệt thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC. 

2. Đối với những trường hợp thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định 
số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, đồng thời là đối tượng 
bổ sung theo quy định tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg mà nay mới lập hồ sơ 
để thực hiện chế độ thì hồ sơ, thủ tục, quy trình xét duyệt thực hiện theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC. Khi lập hồ sơ kê khai 
toàn bộ thời gian được tính hưởng chế độ theo quy định.  

Những trường hợp này, ở danh sách đối tượng (mẫu 9B, 9C kèm theo 
Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) tại cột ghi chú phải ghi rõ số 
năm được tính hưởng chế độ một lần là du kích tập trung (mẫu 9B), hoặc số năm 
được tính hưởng chế độ B, C, K (mẫu số 9C). 

3.  Đối với những trường hợp thuộc đối tượng đã được hưởng chế độ hoặc 
đã lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP 
hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg nay được bổ sung hưởng chế độ theo quy 
định tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg  thực hiện như sau: 

a) Nếu đối tượng có thời gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, 
công an và cán bộ xã (phường) thì lập hồ sơ bổ sung, gồm: Bản khai cá nhân (theo 
mẫu 2A-1) hoặc Bản khai thân nhân (theo mẫu 2B-1); bản phôtô Quyết định 
hưởng chế độ một lần theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết 
định số 290/2005/QĐ-TTg (nếu đã được chi trả chế độ); tổng hợp danh sách bổ 
sung (theo mẫu 9B-1); quy trình xét duyệt và các văn bản khác thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC. 

b) Nếu đối tượng có thời gian là du kích thôn, ấp thì lập hồ sơ bổ sung, gồm: 
Bản khai cá nhân (theo mẫu 3A-1) hoặc Bản khai thân nhân (theo mẫu 3B-1); bản 
phôtô Quyết định hưởng chế độ một lần theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-
CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (nếu đã được chi trả chế độ); tổng hợp 
danh sách bổ sung (theo mẫu 9C-1); quy trình xét duyệt và các văn bản khác thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC. 

4. Trường hợp đối tượng có hồ sơ gốc đã chứng minh đầy đủ quá trình tham 
gia kháng chiến để tính hưởng chế độ theo quy định thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá 
nhân (hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Uỷ ban 
nhân xã (phường); văn bản đề nghị và danh sách tổng hợp của Uỷ ban nhân dân 
xã (phường). 

 

IV. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách  

Sửa đổi khoản 3, Mục V, Phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-
BTC như sau: 

1. Kinh phí chi cho công tác chi trả chế độ một lần đối với đối tượng B, C, 
K bằng 3%, các đối tượng còn lại bằng 4% trên tổng kinh phí chi trả chế độ một 
lần của đối tượng. Kinh phí cho công tác quản lý, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, 
mai táng phí thực hiện theo quy định hiện hành về bảo hiểm xã hội. 
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2. Nội dung chi cho công tác chi trả chế độ một lần cho đối tượng bao gồm: 
Lệ phí chi trả trợ cấp cho đối tượng; xét duyệt, thẩm định hồ sơ; chi tuyên truyền, 
phổ biến chính sách; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; sơ kết, tổng kết; in ấn mẫu biểu, 
giấy tờ quản lý và mua sắm, sửa chữa nhỏ các trang bị, đồ dùng văn phòng phục vụ 
công tác chi trả. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

V. Tổ chức thực hiện 

Bổ sung về trách nhiệm và trình tự thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
hướng dẫn tại Phần III Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC như sau: 

 1. Trường hợp đối tượng có thời gian công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau 
thì căn cứ lĩnh vực công tác cuối cùng tham gia kháng chiến chống Mỹ của người 
đó để thực hiện việc phân công xét duyệt, quyết định hưởng chế độ theo quy định 
tại Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC. 

2. Đối với cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước quy định tại điểm a, khoản 1 Mục I Thông tư này, Ban Thường 
vụ tỉnh (thành) uỷ căn cứ chức danh của từng loại hình xã (phường) của địa phương 
trong kháng chiến, chỉ đạo các ban, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền xem xét, 
tổng hợp và quyết định từng trường hợp được hưởng chế độ. Giao cho các cấp lập hồ 
sơ và thực hiện việc xét duyệt, quyết định hưởng chế độ theo hướng dẫn tại Thông tư 
số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và Thông tư này. 

3. Các cấp cần tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công khai từng đối tượng, đúng 
quy trình hướng dẫn tại Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và 
Thông tư này; căn cứ kết quả xét duyệt các đợt trước đây để xác định rõ thời gian 
đã tính hưởng chế độ của đối tượng và tính thời gian hưởng bổ sung; đồng thời, 
lưu giữ danh sách để theo dõi, tránh trùng hưởng chế độ. 

Đối với cấp thôn, ấp; xã (phường) khi tổ chức xét duyệt công khai mời đại 
diện những người cùng công tác nay sinh sống tại địa bàn và đại diện các đối 
tượng cùng lĩnh vực công tác đã được hưởng chế độ các đợt trước cùng dự. 

Các trường hợp có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ đã rõ xét duyệt trước; số chưa rõ 
tiếp tục xác minh, xét duyệt sau. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ thì 
trả lời cho đối tượng rõ. 

4. Sửa đổi tiết d, điểm 1.4, khoản 1, Phần III Thông tư số 191/2005/TTLT-
BQP-BLĐTBXH-BTC (về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố) như 
sau: Ra quyết định hưởng chế độ một lần đối với các đối tượng là cán bộ, công 
nhân viên chức, dân chính đảng, cán bộ xã (phường), thanh niên xung phong 
thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết. 

5. Sửa đổi tiết e, điểm 1.4, khoản 1, Phần III Thông tư số 191/2005/TTLT-
BQP-BLĐTBXH-BTC (về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố) như 
sau: Tổng hợp danh sách và kinh phí thực hiện chế độ một lần gửi về Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội thẩm định để gửi Bộ Tài chính cấp kinh phí; chỉ đạo chi trả 
chế độ cho đối tượng và thanh quyết toán tài chính theo chế độ hiện hành. 

6. Sửa đổi khoản 3, Phần IV Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 
(về trách nhiệm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) như sau: Chỉ đạo hệ thống 
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ngành Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa 
phương xét duyệt, tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ra quyết 
định hưởng chế độ một lần, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí và chế độ hỗ trợ 
vật chất, tinh thần đối với các đối tượng; thẩm định và quyết toán kinh phí thực hiện chế 
độ đối với đối tượng do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý theo hướng 
dẫn trợ cấp kinh phí uỷ quyền đối với người có công với cách mạng. 

7. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
thẩm định Quyết định hưởng chế độ một lần của các đơn vị, địa phương, tổng hợp 
đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí và tổng hợp quyết toán kinh phí theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa 
phương phản ánh về liên Bộ để xem xét, giải quyết./.   

 
 

KT.BỘ trưởng                            KT.BỘ trưởng                                    KT.BỘ trưởng 

 Bộ tài chính         Bộ lao động-thương binhvà xã hội          bộ quốc phòng 

 thứ trưởng                                   thứ trưởng                                           thứ trưởng 

                                                       

 

 
                                                                                              Thượng tướng 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn             Bùi Hồng Lĩnh                        Nguyễn Văn Được 
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